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Tiêu chuẩn thí nghiệm  

Lấy mẫu đất bằng dụng cụ ống kim loại thành 
mỏng  

AASHTO T 207-03 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

 Việc dịch ấn phẩm này sang tiếng Việt đã được Hiệp hội Quốc gia về đường bộ và vận tải 

Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam. Bản dịch này chưa được AASHTO 

kiểm tra về mức độ chính xác, phù hợp hoặc chấp thuận thông qua. Người sử dụng bản 

dịch này hiểu và đồng ý rằng AASHTO sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuẩn mức 

hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh và pháp lý kèm theo, kể cả 

trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, hoặc sai sót dân sự (kể cả sự bất cẩn hoặc các lỗi 

khác) liên quan tới việc sử dụng bản dịch này theo bất cứ cách nào, dù đã được khuyến 

cáo về khả năng phát sinh thiệt hại hay không. 

 Khi sử dụng ấn phẩm dịch này nếu có bất kỳ nghi vấn hoặc chưa rõ ràng nào thì cần đối 

chiếu kiểm tra lại so với bản tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng bằng tiếng Anh. 
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1 PHẠM VI ÁP DỤNG 

1.1 Tiêu chuẩn này bao gồm trình tự sử dụng ống kim loại thành mỏng để lấy các mẫu đất 

tương đối nguyên dạng phù hợp cho thí nghiệm trong phòng, nhằm xác định các chỉ 

tiêu cơ lý của đất, như cường độ, tính nén lún, tính thấm và độ chặt. Ống thành mỏng 

được sử dụng trong bộ lấy mẫu có dạng pít tông, lắp, hoặc dạng quay, như loại 

Denison hoặc Pitcher, và chúng phải tuân theo các phần mô tả về ống lấy mẫu thành 

mỏng (Phần 5.3). 

Chú thích 1 – Phương pháp này không áp dụng cho các ống lót dùng trong các bộ lấy 
mẫu nói trên. 

1.2 Không phải tất cả các ống đề cập trong phương pháp này có đủ đường kính để thực 

hiện tất cả các thí nghiệm về cố kết và cường độ. Cần tham khảo các thí nghiệm phù 

hợp về kích thước mẫu tối thiểu để quyết định ống có thích ứng cho thí nghiệm đó hay 

không. 

1.3 Các giá trị theo đơn vị SI được xem là tiêu chuẩn. 

1.4 Tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thao tác, và thiết bị có hại. Tiêu 

chuẩn này không đặt mục tiêu giải quyết tất cả các vấn đề về an toàn trong quá trình 

sử dụng. Là trách nhiệm của bất kỳ ai sử dụng tiêu chuẩn này phải thiết lập các thao 

tác về an toàn và sức khoẻ phù hợp và quyết định áp dụng các hạn chế được quy định 

trước khi sử dụng. 

2 TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

2.1 Tiêu chuẩn AASHTO: 

 R 13, Thực hiện các khảo sát địa kỹ thuật 

3 TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 

3.1 Lấy mẫu đất tương đối nguyên dạng bằng cách ấn ống kim loại thành mỏng vào đất 

tại hiện trường ở đáy lỗ khoan, rút ống mẫu đựng đất, và bịt kín hai đầu để chống mẫu 

bị xáo động và mất nước. 
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4 Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG 

4.1 Phương pháp này được sử dụng khi cần thiết phải lấy mẫu tương đối nguyên dạng 

phù hợp cho các thí nghiệm trong phòng để xác định các tính chất cơ lý hoặc các thí 

nghiệm khác mà chúng có thể bị ảnh hưởng bởi sự xáo động của đất. 

5 DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 

5.1 Thiết bị khoan – Tất cả các thiết bị khoan phải đảm bảo lỗ khoan tương đối sạch để có 

thể sử dụng lấy mẫu; thiết bị khoan cần giảm thiểu sự xáo động đến đất sẽ được lấy 

mẫu; và không cản trở quá trình xuyên ống lấy mẫu thành mỏng. Đường kính lỗ khoan 

và đường kính bên trong của vách đóng hoặc cần rỗng mũi khoan phải không vượt 

quá 3.5 lần đường kính bên ngoài của ống lấy mẫu thành mỏng. 

5.2 Thiết bị ấn ống lấy mẫu phải phù hợp để có được một lực ấn liên tục và tương đối 

nhanh. Với địa tầng cứng có thể cần phải đóng ống lấy mẫu thành mỏng, tuy nhiên 

phương pháp này không được khuyến khích sử dụng. 

5.3 Đầu bộ phận lấy mẫu có nhiệm vụ nối ống lấy mẫu với bộ phận ấn, và cùng với ống 

thành mỏng tạo nên bộ lấy mẫu thành mỏng. Đầu lấy mẫu phải có van kiểm tra phù 

hợp và diện tích xả ra ngoài bằng hoặc lớn hơn diện tích đi vào của van kiểm tra. 

Trong một số trường hợp đặc biệt, van kiểm tra có thể không yêu cầu, nhưng bộ phận 

thoát khí là cần thiết để tránh mẫu bị nén. Liên kết đầu và ống phải đối xứng và đồng 

trục để đảm bảo lực tác dụng đều xuống ống mẫu từ thiết bị ấn. 

5.4 Ống thành mỏng, được chế tạo như Hình 1, có đường kính ngoài từ 50.8 - 127.0 mm 

(2 - 5 in.) và được làm từ kim loại có đủ độ cứng để sử dụng trong đất và các địa tầng 

cần lấy mẫu. Các ống cần phải sạch và đảm bảo không có các khuyết tật trên bề mặt 

bao gồm cả mạch hàn. Các đường kính khác có thể dùng nhưng các kích thước của 

chúng phải tỷ lệ với kích thước của ống được trình bày ở đây. 
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Chú thích: 

1.  Tối thiểu hai lỗ liên kết đối xứng nhau cho bộ lấy mẫu đường kính 50.8 đến 88.9 mm. 

2.  Tối thiểu bốn lỗ bố trí lệch nhau 90 độ cho bộ lấy mẫu đường kính 101.6 mm hoặc lớn hơn. 

3.  Các ống được liên kết bằng đinh vít cứng. 

4.  Các ống với đường kính ngoài là 50.8 mm quy định dùng bề dày cỡ 18 để phù hợp với tiêu chuẩn tỉ 
lệ diện tích được chấp thuận cho “mẫu nguyên dạng”. Lưu ý rằng các ống mẫu như vậy rất khó định 
vị và rất đắt nếu dùng số lượng ít.  

Loại ống mẫu dày cỡ 16 thường phổ biến hơn. 

Đơn vị Anh và tương đương 

mm inch

9.52
3
/8

12.7
1
/2

25.4 1

50.8 2

88.9 3
1
/2

101.6 4  

Hình 1 – Ống thành mỏng lấy mẫu 

5.4.1 Chiều dài ống – Xem Bảng 1,  Phần 6.4. 

5.4.2 Các sai số cho phép, phải theo các giới hạn trong Bảng 2. 

5.4.3 Tỉ số lệch bên trong không nên lớn hơn một phần trăm hoặc theo quy định của kỹ sư 

hay các nhà địa chất học cho đất hay địa tầng được lấy mẫu. Nhìn chung, tỉ số lệch 

bên trong được dùng nên tăng cùng với sự gia tăng tính dẻo của đất được lấy mẫu, 

ngoại trừ các đất nhạy hoặc các vùng cục bộ mà kinh nghiệm cho thấy khác chỉ dẫn 

trên. Định nghĩa tỉ số lệch bên trong xem Hình 1.    

 

 

 

 

 

 

Chiều dài như quy định trong tiêu chuẩn 

Tỷ số lệch bên trong 

Các lỗ kết nối  

Chiều dày 

như quy định  
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Bảng 1 – Các ống lấy mẫu thành mỏng bằng thép phù hợp
a

Đường kính ngoài

50.8 76.2 127.0

2 3 5

Bề dày thành:

18 16 11

1.24 1.65 3.05

0.049 0.065 0.120

Chiều dài ống

0.91 0.91 1.37

36 36 54

Tỷ số lệch bên trong, % 1 1 1

inch

m

inch

mm

inch

BWG

mm

 

a Ba đường kính được kiến nghị trong Bảng 1 chỉ nhằm mục đích tiêu chuẩn hoá, chứ không có nghĩa 
là các ống lấy mẫu có đường kính nằm giữa hay lớn hơn các đường kính trên là không sử dụng 
được. Các chiều dài ống lấy mẫu chỉ mang tính tượng trưng. Các chiều dài hợp lý cấn lựa chọn phù 
hợp với điều kiện hiện trường.  

Bảng 2 – Sai số cho phép của ống thành mỏng

50.8 76.2 127

(2) (3) (5)

Đường kính ngoài

+0.18 +0.25 +0.38

(+0.007) (+0.010) (+0.015)

-0.00 -0.00 -0.00

(-0.000) (-0.000) (-0.000)

Đường kính trong

+0.00 +0.00 +0.00

(+0.000) (+0.000) (+0.000)

-0.18 -0.25 -0.38

(-0.007) (-0.010) (-0.015)

0.18 0.25 0.38

(0.007) (0.010) (0.010)

0.38 0.51 0.76

(0.015) (0.020) (0.030)

2.5 2.5 2.5

(0.030) (0.030) (0.030)

mm/m

inch/ft

mm

inch

mm

inch

Bề dày thành:

Độ méo ô van
b

Độ thẳng

inch

m

inch

mm

inch

mm

inch

mm

bên ngoài, mm

inch

Các sai số cho phép với 

đường kính danh định lấy từ Bảng 1
a

Đường kính

 

a  Các đường kính trung gian hay lớn hơn sẽ theo tỉ lệ tương ứng. Các sai số trên là các tiêu chuẩn sai 
số chế tạo thiết yếu cho ống thép không mối hàn. Quy định chỉ với hai trong ba chỉ tiêu đầu là: đường 
kính trong và ngoài, hoặc đường kính ngoài và thành, hoặc đường kính trong và thành. 

b Độ méo  ô van – Mặt cắt ngang của ống khác với hình tròn hoàn chỉnh.  

5.4.4 Bảo vệ chống gỉ – Gỉ từ lớp mạ hay các phản ứng hóa học có thể gây hại hay làm 

hỏng cả ống thành mỏng lẫn mẫu đất. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào thời gian 

cũng như sự tương tác giữa mẫu và ống. Ống thành mỏng nên có một số loại lớp 

tráng bảo vệ. Đối với các ống đựng mẫu lâu hơn 72 giờ bắt buộc phải có lớp tráng. 
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Loại lớp tráng được dùng có thể thay đổi phụ thuộc vào vật liệu lấy mẫu. Lớp tráng có 

thể bao gồm lớp dầu bôi trơn, lacquer, epoxy, Teflon hay một số dạng khác. Loại lớp 

tráng cần phải do các kỹ sư hay nhà địa chất chỉ định nếu cất giữ mẫu lâu hơn 72 giờ. 

Các kỹ sư hoặc các nhà địa chất có thể chỉ định dùng loại ống thành mỏng có lớp mạ 

hay ống bằng kim loại thông thường. 

6 TRÌNH TỰ  

6.1 Tạo lỗ khoan theo các phương pháp như trình bày trong Tiêu chuẩn AASHTO R 13. 

Dùng biện pháp thích hợp để làm sạch lỗ khoan đến độ sâu lấy mẫu để đảm bảo mẫu 

được lấy không bị xáo động. Nếu gặp nước ngầm thì duy trì bằng hoặc cao hơn mực 

nước ngầm trong lỗ khoan trong quá trình lấy mẫu. 

6.2 Không được phép dùng loại đầu khoan có miệng thoát nước ở đáy khi khoan làm 

sạch. Có thể dùng loại có miệng thoát nước ở cạnh nhưng cần phải thận trọng khi 

khoan. Không cho phép xói nước qua ống hở của bộ lấy mẫu để làm sạch lỗ khoan ở 

cao trình lấy mẫu. Lấy phần đất rời ở giữa tâm ống vách hay giữa phần rỗng của cần 

khoan một cách cẩn thận nhất có thể để tránh sự xáo động phần đất sẽ được lấy mẫu. 

Chú thích 2 -  Các ống xói được gắn trong bộ phận xói xuống và xói khuếch tán. 
Không dùng loại hình xói xuống sử dụng cho khoan đá. Thông thường sử dụng loại 
hình xói khuếch tán.  

6.3 Định vị ống lấy mẫu sao cho đáy ống thành mỏng tựa lên ống lỗ khoan. Ghi lại độ sâu 

của đáy ống lấy mẫu chính xác đến 0.3 m (0.1 ft). Đẩy liên tục và tương đối nhanh ống 

lấy mẫu xuống dưới, trong quá trình ấn không được quay. 

6.4 Xác định chiều dài đẩy xuống dựa vào sức kháng và điều kiện của địa tầng nhưng 

chiều dài này không được vượt quá 5 đến 10 lần đường kính của ống đối với đất cát 

và 10 đến 15 lần đường kính của ống trong đất sét. 

Chú thích 3 – Khối lượng mẫu, khả năng thao tác trong phòng thí nghiệm, vấn đề vận 
chuyển mẫu và mức độ phổ biến của các ống trên thị trường thường sẽ khống chế 
chiều dài tối đa khi lấy mẫu theo các giá trị trong Bảng 1. 

6.5 Ống mẫu có thể được đóng xuống thay vì ấn xuống khi lớp địa tầng là quá cứng. Kỹ 

sư khoan có thể chỉ đạo dùng các biện pháp khác. Khối lượng, chiều cao rơi của búa 

và độ xuyên đạt được cần phải ghi trong báo cáo, nếu dùng phương pháp đóng. Thêm 

vào đó, ống mẫu phải được dán nhãn rõ là “lấy mẫu theo phương pháp đóng”. 

6.6 Trong bất kỳ trường hợp nào, chiều dài ấn ống mẫu vào đất cũng không được lớn hơn 

tổng chiều dài ống mẫu trừ đi phần đầu ống mẫu và trừ đi tối thiểu 76.2 mm (3 in) 

dành cho phần đất loại bỏ ở đầu mũi cắt.  

Chú thích 4 – Có thể quay ống để cắt đáy mẫu sau khi quá trình nén ống kết thúc. 

6.7 Rút bộ lấy mẫu lên với mức độ cẩn thận nhất có thể để giảm thiểu sự xáo động mẫu. 

Khi đất thành tạo là yếu, việc lấy mẫu có thể tốt hơn nếu có thời gian nghỉ trước khi rút 

mẫu lên (thường từ 5 đến 30 phút). 
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7 CHUẨN BỊ CHO VIỆC VẬN CHUYỂN MẪU 

7.1 Đo lại chiều dài của mẫu trong ống trong khi tháo ống mẫu. Gạt bỏ mùn khoan ở đầu 

trên của ống lấy mẫu và đo lại chiều dài mẫu. Bọc kín đầu phía trên của ống. Loại bỏ ít 

nhất 25 mm (1 in) đất ở đầu phía dưới của ống. Dùng phần đất này để mô tả đất. Đo 

toàn bộ chiều dài mẫu. Bọc kín đầu dưới mẫu. Ngoài ra, sau khi đo có thể bọc kín ống 

lấy mẫu mà không cần lấy phần đất ở hai đầu ống, nếu tiến hành như vậy cần phải 

được sự chỉ đạo của kỹ sư khoan. 

Chú thích 5 – Cho phép đẩy mẫu ra khỏi ống và đóng gói bảo quản mẫu được đẩy ra, 
nhưng phải dưới sự chỉ đạo trực tiếp của kỹ sư địa kỹ thuật hoặc kỹ sư địa chất. Mẫu 
được đẩy ra bằng kích thủy lực chuyên dụng được trang bị tấm đẩy với kích thước 
phù hợp để đẩy mẫu với tốc độ đều và liên tục. Cắt bỏ phần ống bị cong hay hư hỏng 
trước khi tiến hành đẩy mẫu. 

Chú thích 6 - Để tránh sự thoát nước hay sự di động của mẫu cần có các tấm lót ở 
hai đầu mẫu. 

7.2 Cần chuẩn bị các nhãn mác hoặc đánh dấu hợp lý để nhận biết mẫu. Cần phải đảm 

bảo là các nhãn mác hay các đánh dấu này không bị mất đi trong quá trình vận 

chuyển và bảo quản. 

Chú thích 7 - Đầu trên của ống mẫu cần được đánh dấu là “đầu trên”. 

8 BÁO CÁO 

8.1 Yêu cầu báo cáo các thông tin về hiện trường khoan như sau: 

8.1.1 Tên và vị trí của dự án; 

8.1.2 Số hiệu lỗ khoan và chính xác vị trí trong dự án; 

8.1.3 Cao độ mặt đất hoặc tham chiếu đến mốc cao độ; 

8.1.4 Ngày và thời gian khoan – bắt đầu và kết thúc; 

8.1.5 Độ sâu đỉnh mẫu và số hiệu mẫu; 

8.1.6 Mô tả ống lấy mẫu: kích cỡ; vật liệu kim loại ống; loại vật liệu mạ ống; 

8.1.7 Phương pháp đẩy ống mẫu – ấn hay đóng; 

8.1.8 Phương pháp khoan, kích cỡ lỗ khoan, vách lỗ khoan, loại chất lỏng sử dụng khi 

khoan; 

8.1.9 Độ sâu đến mực nước ngầm – ngày và thời gian đo; 

8.1.10 Bất kỳ dòng nước hay thủy triều có thể ảnh hưởng đến mực nước; 

8.1.11 Mô tả đất; 

8.1.12 Chiều dài ấn ống mẫu vào đất; và 
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8.1.13 Chiều dài của mẫu lấy được. 

9 ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ SAI SỐ 

9.1 Phương pháp này không liên quan đến các số liệu tính toán do vậy không áp dụng về 

độ chính xác và sai số. 

 

1 Ngoại trừ việc sử dụng hệ đơn vị SI, phương pháp này tương đương với ASTM D 1587-00  

 

Tiêu chuẩn thí nghiệm  

Lấy mẫu đất bằng dụng cụ ống kim loại thành mỏng  

AASHTO T 207-03    
   

1.PHạm vi 

1.1.Tiêu chuẩn này bao gồm trình tự sử dụng ống kim loại thành mỏng để lấy các mẫu đất 
tương đối nguyên dạng phù hợp cho thí nghiệm trong phòng, nhằm xác định các chỉ 
tiêu cơ lý của đất, như cường độ, tính nén lún, tính thấm và độ chặt. ống thành 
mỏng được sử dụng trong bộ lấy mẫu có dạng pít tông, lắp, hoặc dạng quay, như loại 
Denison hoặc Pitcher, và chúng phải tuân theo các phần mô tả về ống lấy mẫu 
thành mỏng (Phần 5.3). 

 Chú thích 1 – Phương pháp này không áp dụng cho các ống lót dùng trong các bộ lấy 
mẫu nói trên. 

1.2.Không phải tất cả các ống đề cập trong phương pháp này có đủ đường kính để thực hiện 
tất cả các thí nghiệm về cố kết và cường độ. Cần tham khảo các thí nghiệm phù hợp 
về kích thước mẫu tối thiểu để quyết định ống có thích ứng cho thí nghiệm đó 
hay không. 

1.3.Các giá trị theo đơn vị SI được xem là tiêu chuẩn. 

1.4.Tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thao tác, và thiết bị có hại. Tiêu chuẩn 
này không đặt mục tiêu giải quyết tất cả các vấn đề về an toàn trong quá trình sử 
dụng. Là trách nhiệm của bất kỳ ai sử dụng tiêu chuẩn này phải thiết lập các thao tác 
về an toàn và sức khoẻ phù hợp và quyết định áp dụng các hạn chế được quy định 
trước khi sử dụng. 

2.Các tài liệu tham khảo 

2.1.Tiêu chuẩn AASHTO: 

  R 13, Thực hiện các khảo sát địa kỹ thuật 

3.Tóm tắt phương pháp 
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3.1.Lấy mẫu đất tương đối nguyên dạng bằng cách ấn ống kim loại thành mỏng vào đất tại 
hiện trường ởtại đáy lỗ khoan, rút ống mẫu đựng đất, và bịt kín hai đầu để chống 
mẫu bị xáo động và mất nước. 

4. ý nghĩa và sử dụng 

4.1.  Phương pháp này được sử dụng khi cần thiết phải lấy mẫu tương đối nguyên dạng phù 
hợp cho các thí nghiệm trong phòng để xác định các tính chất cơ lý hoặc các thí 
nghiệm khác mà chúng có thể bị ảnh hưởng bởi sự xáo động của đất. 

5. thiết bị thí nghiệm  

5.1. Thiết bị khoan – Tất cả các thiết bị khoan phải đảm bảo lỗ khoan tương đối sạch để 
có thể sử dụng lấy mẫu; thiết bị khoan cần giảm thiểu sự xáo động đến đất sẽ 
được lấy mẫu; và không cản trở quá trình xuyên ống lấy mẫu thành mỏng. Đường kính 
lỗ khoan và đường kính bên trong của vách đóng hoặc cần rỗng mũi khoan phải 
không vượt quá 3.5 lần đường kính bên ngoài của ống lấy mẫu thành mỏng. 

5.2. Thiết bị ấn ống lấy mẫu phải phù hợp để có được một lực ấn liên tục và tương đối 
nhanh. Với địa tầng cứng có thể cần phải đóng ống lấy mẫu thành mỏng, tuy nhiên 
phương pháp này không được khuyến khích sử dụng. 

5.3. Đầu bộ phận lấy mẫu có nhiệm vụ nối ống lấy mẫu với bộ phận ấn, và cùng với ống 
thành mỏng tạo nên bộ lấy mẫu thành mỏng. Đầu lấy mẫu phải có van kiểm tra phù 
hợp và diện tích xả ra ngoài bằng hoặc lớn hơn diện tích đi vào của van kiểm tra. 
Trong một số trường hợp đặc biệt, van kiểm tra có thể không yêu cầu, nhưng bộ 
phận thoát khí là cần thiết để tránh mẫu bị nén. Liên kết đầu và ống phải đối 
xứng và đồng trục để đảm bảo lực tác dụng đều xuống ống mẫu từ thiết bị ấn. 

5.4. ống thành mỏng, được chế tạo như Hình 1, có đường kính ngoài từ 50.8 đến 127.0 
mm (2 đến 5 in.) và được làm từ kim loại có đủ độ cứng để sử dụng trong đất và các 
địa tầng cần lấy mẫu. Các ống cần phải sạch và đảm bảo không có các khuyết tật 
trên bề mặt bao gồm cả mạch hàn. Các đường kính khác có thể dùng nhưng các kích 
thước của chúng phải tỷ lệ với kích thước của ống được trình bày ở đây. 
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Chú 
thích: 

1. Tối 
thiểu hai 
lỗ liên kết 
đối xứng 
nhau cho 
bộ lấy 
mẫu 
đường 
kính 

50.8 đến 88.9 mm. 

2. Tối thiểu bốn lỗ bố trí lệch nhau 90 độ cho bộ lấy mẫu đường kính 101.6 mm hoặc lớn hơn. 

3. Các ống được liên kết bằng đinh vít cứng. 

4. Các ống với đường kính ngoài là 50.8 mm quy định dùng bề dày cỡ 18 để phù hợp với tiêu chuẩn tỉ lệ diện 
tích được chấp thuận cho “mẫu nguyên dạng”. Lưu ý rằng các ống mẫu như vậy rất khó định vị và rất đắt nếu 
dùng số lượng ít.  

Loại ống mẫu dày cỡ 16 thường phổ biến hơn. 

Đơn vị Anh và tương đương 

 

 

 

 

 

Hình 1 – ống thành mỏng lấy mẫu 

5.4.1.Chiều dài ống – Xem Bảng 1,  Phần 6.4. 

5.4.2.Các sai số cho phép, phải theo các giới hạn trong Bảng 2. 

5.4.3.Tỉ số lệch bên trong không nên lớn hơn một phần trăm hoặc theo quy định của kỹ sư 
hay các nhà địa chất học cho đất hay địa tầng được lấy mẫu. Nhìn chung, tỉ số 
lệch bên trong được dùng nên tăng cùng với sự gia tăng tính dẻo của đất được lấy mẫu, 
ngoại trừ các đất nhạy hoặc các vùng cục bộ mà kinh nghiệm cho thấy khác chỉ dẫn 
trên. Định nghĩa tỉ số lệch bên trong xem Hình 1.    

 

 

Chiều dài như quy định trong tiêu chuẩn 

Tỷ số lệch bên trong 

Các lỗ kết nối  

Chiều dày 
như quy định  

mm inch

9.52
3
/8

12.7
1
/2

25.4 1

50.8 2

88.9 3
1
/2

101.6 4  
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aBa đường kính được kiến nghị trong Bảng 1 chỉ nhằm mục đích tiêu chuẩn hoá, chứ không có nghĩa là các 
ống lấy mẫu có đường kính nằm giữa hay lớn hơn các đường kính trên là không sử dụng được. Các chiều dài ống 
lấy mẫu chỉ mang tính tượng trưng. Các chiều dài hợp lý cấn lựa chọn phù hợp với điều kiện hiện trường.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1 – Các ống lấy mẫu thành mỏng bằng thép phù hợp
a

Đường kính ngoài

50.8 76.2 127.0

2 3 5

Bề dày thành:

18 16 11

1.24 1.65 3.05

0.049 0.065 0.120

Chiều dài ống

0.91 0.91 1.37

36 36 54

Tỷ số lệch bên trong, % 1 1 1

inch

m

inch

mm

inch

BWG

mm

 

Bảng 2 – Sai số cho phép của ống thành mỏng

50.8 76.2 127

(2) (3) (5)

Đường kính ngoài

+0.18 +0.25 +0.38

(+0.007) (+0.010) (+0.015)

-0.00 -0.00 -0.00

(-0.000) (-0.000) (-0.000)

Đường kính trong

+0.00 +0.00 +0.00

(+0.000) (+0.000) (+0.000)

-0.18 -0.25 -0.38

(-0.007) (-0.010) (-0.015)

0.18 0.25 0.38

(0.007) (0.010) (0.010)

0.38 0.51 0.76

(0.015) (0.020) (0.030)

2.5 2.5 2.5

(0.030) (0.030) (0.030)

mm/m

inch/ft

mm

inch

mm

inch

Bề dày thành:

Độ méo ô van
b

Độ thẳng

inch

m

inch

mm

inch

mm

inch

mm

bên ngoài, mm

inch

Các sai số cho phép với 

đường kính danh định lấy từ Bảng 1
a

Đường kính
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a Các đường kính trung gian hay lớn hơn sẽ theo tỉ lệ tương ứng. Các sai số trên là các tiêu chuẩn sai số chế tạo 
thiết yếu cho ống thép không mối hàn. Quy định chỉ với hai trong ba chỉ tiêu đầu là: đường kính trong và 
ngoài, hoặc đường kính ngoài và thành, hoặc đường kính trong và thành. 

bĐộ méo  ô van – Mặt cắt ngang của ống khác với hình tròn hoàn chỉnh.  

5.4.4 Bảo vệ chống gỉ – Gỉ từ lớp mạ hay các phản ứng hóa học có thể gây hại hay làm 
hỏng cả ống thành mỏng lẫn mẫu đất. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào thời gian 
cũng như sự tương tác giữa mẫu và ống. ống thành mỏng nên có một số loại lớp tráng 
bảo vệ. Đối với các ống đựng mẫu lâu hơn 72 giờ bắt buộc phải có lớp tráng. Loại lớp 
tráng được dùng có thể thay đổi phụ thuộc vào vật liệu lấy mẫu. Lớp tráng có thể bao 
gồm lớp dầu bôi trơn, lacquer, epoxy, Teflon hay một số dạng khác. Loại lớp tráng cần 
phải do các kỹ sư hay nhà địa chất chỉ định nếu cất giữ mẫu lâu hơn 72 giờ. Các 
kỹ sư hoặc các nhà địa chất có thể chỉ định dùng loại ống thành mỏng có lớp mạ 
hay ống bằng kim loại thông thường. 

6. Trình tự thí nghiệm 

6.1. Tạo lỗ khoan theo các phương pháp như trình bày trong Tiêu chuẩn AASHTO R 13. 
Dùng biện pháp thích hợp để làm sạch lỗ khoan đến độ sâu lấy mẫu để đảm bảo 
mẫu được lấy không bị xáo động. Nếu gặp nước ngầm thì duy trì bằng hoặc cao 
hơn mực nước ngầm trong lỗ khoan trong quá trình lấy mẫu. 

6.2. Không được phép dùng loại đầu khoan có miệng thoát nước ở đáy khi khoan làm sạch. 
Có thể dùng loại có miệng thoát nước ở cạnh nhưng cần phải thận trọng khi khoan. 
Không cho phép xói nước qua ống hở của bộ lấy mẫu để làm sạch lỗ khoan ở cao 
trình lấy mẫu. Lấy phần đất rời ở giữa tâm ống vách hay giữa phần rỗng của cần 
khoan một cách cẩn thận nhất có thể để tránh sự xáo động phần đất sẽ được lấy 
mẫu. 

 Chú thích 2 -  Các ống xói được gắn trong bộ phận xói xuống và xói khuếch tán. 
Không dùng loại hình xói xuống sử dụng cho khoan đá. Thông thường sử dụng loại 
hình xói khuếch tán.  

6.3. Định vị ống lấy mẫu sao cho đáy ống thành mỏng tựa lên ống lỗ khoan. Ghi lại độ 
sâu của đáy ống lấy mẫu chính xác đến 0.3 m (0.1 ft). Đẩy liên tục và tương đối 
nhanh ống lấy mẫu xuống dưới, trong quá trình ấn không được quay. 

6.4. Xác định chiều dài đẩy xuống dựa vào sức kháng và điều kiện của địa tầng nhưng 
chiều dài này không được vượt quá 5 đến 10 lần đường kính của ống đối với đất cát và 
10 đến 15 lần đường kính của ống trong đất sét. 

 Chú thích 3 – Khối lượng mẫu, khả năng thao tác trong phòng thí nghiệm, vấn đề 
vận chuyển mẫu và mức độ phổ biến của các ống trên thị trường thường sẽ khống 
chế chiều dài tối đa khi lấy mẫu theo các giá trị trong Bảng 1. 

6.5. ống mẫu có thể được đóng xuống thay vì ấn xuống khi lớp địa tầng là quá cứng. Kỹ 
sư khoan có thể chỉ đạo dùng các biện pháp khác. Khối lượng, chiều cao rơi của búa và 
độ xuyên đạt được cần phải ghi trong báo cáo, nếu dùng phương pháp đóng. Thêm vào 
đó, ống mẫu phải được dán nhãn rõ là “lấy mẫu theo phương pháp đóng”. 

6.6. Trong bất kỳ trường hợp nào, chiều dài ấn ống mẫu vào đất cũng không được lớn hơn 
tổng chiều dài ống mẫu trừ đi phần đầu ống mẫu và trừ đi tối thiểu 76.2 mm (3 
inch) dành cho phần đất loại bỏ ở đầu mũi cắt.  
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 Chú thích 4 – Có thể quay ống để cắt đáy mẫu sau khi quá trình nén ống kết 
thúc. 

6.7. Rút bộ lấy mẫu lên với mức độ cẩn thận nhất có thể để giảm thiểu sự xáo động 
mẫu. Khi đất thành tạo là yếu, việc lấy mẫu có thể tốt hơn nếu có thời gian nghỉ 
trước khi rút mẫu lên (thường từ 5 đến 30 phút). 

7. Chuẩn bị cho việc vận chuyển mẫu 

7.1. Đo lại chiều dài của mẫu trong ống trong khi tháo ống mẫu. Gạt bỏ mùn khoan ở đầu 
trên của ống lấy mẫu và đo lại chiều dài mẫu. Bọc kín đầu phía trên của ống. Loại 
bỏ ít nhất 25 mm (1 inch) đất ở đầu phía dưới của ống. Dùng phần đất này để mô 
tả đất. Đo toàn bộ chiều dài mẫu. Bọc kín đầu dưới mẫu. Ngoài ra, sau khi đo có 
thể bọc kín ống lấy mẫu mà không cần lấy phần đất ở hai đầu ống, nếu tiến hành 
như vậy cần phải được sự chỉ đạo của kỹ sư khoan. 

 Chú thích 5 – Cho phép đẩy mẫu ra khỏi ống và đóng gói bảo quản mẫu được đẩy 
ra, nhưng phải dưới sự chỉ đạo trực tiếp của kỹ sư địa kỹ thuật hoặc kỹ sư địa chất. 
Mẫu được đẩy ra bằng kích thủy lực chuyên dụng được trang bị tấm đẩy với kích 
thước phù hợp để đẩy mẫu với tốc độ đều và liên tục. Cắt bỏ phần ống bị cong hay 
hư hỏng trước khi tiến hành đẩy mẫu. 

 Chú thích 6 - Để tránh sự thoát nước hay sự di động của mẫu cần có các tấm lót ở hai 
đầu mẫu. 

7.2. Cần chuẩn bị các nhãn mác hoặc đánh dấu hợp lý để nhận biết mẫu. Cần phải 
đảm bảo là các nhãn mác hay các đánh dấu này không bị mất đi trong quá trình vận 
chuyển và bảo quản. 

 Chú thích 7 - Đầu trên của ống mẫu cần được đánh dấu là “đầu trên”. 

8. Báo cáo 

8.1. Yêu cầu báo cáo các thông tin về hiện trường khoan như sau: 

8.1.1. Tên và vị trí của dự án; 

8.1.2. Số hiệu lỗ khoan và chính xác vị trí trong dự án; 

8.1.3. Cao độ mặt đất hoặc tham chiếu đến mốc cao độ; 

8.1.4. Ngày và thời gian khoan – bắt đầu và kết thúc; 

8.1.5. Độ sâu đỉnh mẫu và số hiệu mẫu; 

8.1.6. Mô tả ống lấy mẫu: kích cỡ; vật liệu kim loại ống; loại vật liệu mạ ống; 

8.1.7. Phương pháp đẩy ống mẫu – ấn hay đóng; 

8.1.8. Phương pháp khoan, kích cỡ lỗ khoan, vách lỗ khoan, loại chất lỏng sử dụng khi khoan; 

8.1.9. Độ sâu đến mực nước ngầm – ngày và thời gian đo; 

8.1.10. Bất kỳ dòng nước hay thủy triều có thể ảnh hưởng đến mực nước; 
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8.1.11. Mô tả đất; 

8.1.12. Chiều dài ấn ống mẫu vào đất; và 

8.1.13. Chiều dài của mẫu lấy được. 

9. Độ chính xác và sai số 

9.1. Phương pháp này không liên quan đến các số liệu tính toán do vậy không áp dụng về 
độ chính xác và sai số. 

1Ngoại trừ việc sử dụng hệ đơn vị SI, phương pháp này tương đương với ASTM D 1587-00          
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